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  Câu I:

           1. a) Hãy chỉ ra điểm sai ở mỗi cấu hình e- sau:

(1) 1s22s12p5
(2) 1s22s22p53s23p64s23d6
(3) 1s22s22p64p64s2
               b)Viết lại cho đúng mỗi cấu hình trên. Mỗi cấu hình đúng đó là cấu hình của hạt nào? Hãy viết một phương trình phản ứng chứng minh tính chất hoá học điển hình ( nếu có ) của hạt đó?

         2.Ba nguyên tố X, Y, Z trong cùng một chu kỳ có tổng số hiệu nguyên tử là 39. Số hiệu của nguyên tử Y bằng trung bình cộng số hiệu của nguyên tử X và Z. Nguyên tử của 3 nguyên tố này hầu như không phản ứng với H2O ở điều kiện thường. 

a) Hãy xác định vị trí các nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Viết cấu hình e của nguyên tử và gọi tên từng nguyên tố.

b) So sánh độ âm điện, bán kính nguyên tử của các nguyên tố đó.

c) So sánh tính bazơ của các hiđroxit.

d) Tìm cách tách từng oxit ra khỏi hỗn hợp oxit của 3 nguyên tố đó.

  Câu II:

            1.Khi hoà tan SO2 vào H2O, có các cân bằng sau:

           SO2 + H2O ( H2SO3    
(1)

H2SO3 ( H+ + HSO3-      (2)

HSO3- ( H+ + SO32-        (3)

Nồng độ của SO2 ở cân băng thay đổi ra sao (có giải thích) ở mỗi trường hợp sau: a/ đun nóng dd.

       B/Thªm HCl

       C/Thªm NaOH

       D/Thªm KMnO4
          2.Để xác định nhiệt sinh của NO bằng phương pháp nhiệt lượng kế, người ta làm hai thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: đốt phốt pho trong luồng khí NO, sau 12’ thu được 1,508 gam H3PO4.

Thí nghiệm 2: đốt phốt pho trong hỗn hợp đồng thể tích N2, O2. Sau 10’ thu được 2,123 gam H3PO4
a)Hãy viết phương trình phản ứng xảy ra (trong bình nhiệt lượng kế có H2O)

b)Tính tốc độ trung bình của quá trình tạo ra H3PO4 ở mỗi thí nghiệm trên. Tại sao có sự khác nhau về trị số đó?

         3.Bằng cách nào loại bỏ mỗi khí trong hỗn hợp khí sau:

a)SO2 trong hỗn hợp SO2 và CO2
b)SO3 trong hỗn hợp SO3 và SO2
c)CO2 trong hỗn hợp H2 và CO2
d)HCl trong hỗn hợp HCl và CO2
  Câu III:

             1.Từ thực nghiệm người ta xác định được: khi phản ứng

NH4HS (rắn) ( NH3(khÝ) + H2S(khÝ)   (1)

đạt tới cân bằng thì tích số PNH3. PH2S = 0,109 (trị số này là hằng số ở nhiệt độ 25oC)

a)Hãy xác định áp suất chung của khí tác dụng lên hệ (1) nếu ban đầu bình chân không và chỉ đưa vào đó NH4HS rắn.

b)nếu ban đầu đưa vào bình đó (chân không) một lượng NH4HS rắn và khí NH3, khi đạt tới cân bằng hoá học thì có PNH3 = 0,0549 atm.

Hãy tính áp suất khí NH3 trong bình trước khi phản ứng (1) xảy ra tại 25oC

              2.Một trong những phương pháp điều chế Al2O3 trong công nghiệp trải qua một số giai đoạn chính sau đây:

· Nung Nefelin (NaKAl2Si2O8) với CaCO3 trong lò ở 1200oC

· Ngâm nước sản phẩm tạo thành được dd muối aluminat.

Na[Al(OH)4(H2O)2]; K[Al(OH)4(H2O)2] và bùn quặng CaSiO3
· Chiết lấy dd, sục CO2 dư qua dd đó.

· Nung kết tủa Al(OH)3 được Al2O3.

Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra.

  Câu IV:

1.Phản ứng nào xảy ra khi làm bão hoà dd Na2CO3 (bỏ qua sự thuỷ phân) bằng: a/ Khí Cl2

b/ Khí NO2
2.Có các cặp: Cr2O72-/2Cr3+; Fe3+/Fe2+; Cl2/2Cl-; MnO4-/Mn2+
Hãy hoàn thành phương trình phản ứng sau (nếu có)

a) K2Cr2O7 + HCl    ( ?

b) Cl2 
      + FeCl2 ( ?

c) FeCl3       + HCl    ( ?

d) Cl2           + MnSO4 ( ?

e) KMnO4   + FeCl3  ( ?

f) KMnO4   + HCl    ( ?

(Biết tính oxi hoá giảm dần theo thứ tự: MnO4- > Cr2O72- ( Cl2 > Fe3+)

3.Có các ion sau: Ba2+; Ag+; H+(H3O+); Cl-; NO3-; SO42-.

a) Hãy cho biết công thức chất tan hoặc chất ít tan tạo thành.

b) Trong 5 dd, mỗi dd chỉ chứa một trong các chất ở phần (a). nếu không dùng thêm chất khác, bằng cách nào có thể nhận ra chất trong mỗi dd (có giải thích).

Hướng dẫn chấm bài thi hs giỏi PTTH Quốc gia

Môn: Hoá vô cơ lớp 12 Bảng A (Tháng 3/1996)

Câu I: 1. a) (1) sai dd 2s1 vì chưa đủ e- ở 2s đã điền vào 2p 

                   (2) sai thứ tự 2p53s2 chưa đủ e‑ ở 2p

    (3) sai kí hiệu số lượng từ 4 và sai thứ tự s,p ở phần đó 

               b) Viết đúng: (1) 1s22s22p5 ~ F có tính oxi hoá mạnh 

                                      (2) 1s22s22p63s23p63d64s2 ~ Fe có tính khử

                                           (3) 1s22s22p63s23p6 ~ khí trơ Ne

                           hoặc Cation K+, Ca 2+... có tính OXH yếu 

                           hoặc anion Cl-, S2+... có tính khử

2. ZX + ZY + ZZ = 39           ZY = 13 ~ Al : 1s22s22p63s23p1
        ZY = ZX + ZZ           (  ZX = 12 ~ Mg: 1s22s22p63s2
                    2                        ZZ = 14 ~ Si: 1s22s22p63s23p2
a/ Cả 3 nguyên tố đều thuộc chu kì 3. Mg ở nhóm II A, Al ở nhóm III A còn Si ở nhóm IV A.

b/ Thứ tự độ âm điện Mg < Al < Si

     Thứ tự bán kính nguyên tử  Mg > Al > Si (cùng chu kỳ)

c/ Thứ tự tính baz¬       Mg(OH)2 > Al(OH)3 > Si(OH)4 ~ H2SiO3.H2O     


bazơ yếu    lưỡng tính    axit yếu 

     d/ Tách hỗn hợp MgO, Al2O3, SiO2 

      MgO                         NaAlO2  CO2  Al(OH)3   to   Al2 O3
      Al2O3    ddNaOH      MgO  ddHCl      SiO2 không tan

      SiO2                           SiO2                   MgCl2  NaOH  Mg(OH)2   to  MgO

                                      không tan     


   Câu II: 1. ở (1)   SO2(K) = SO2(tan) + H2O ( H2SO3  (1)

a/ Khi đun nóng SO2(K)( nên nồng độ SO2 tan gảm đi 

b/ Thêm dd HCl: Cân bằng SO2 + H2O ( H+ + HSO3- dịch chuyển sang trái ( nồng độ SO2 tăng .

c/ Thêm dd NaOH: do NaOH + SO2 ( NaHSO3
                                   2NaOH + SO2 ( Na2SO3 + H2O

nên nồng độ SO2 giảm đi.

 d/ Thêm KMnO4: có pø 5SO2+2KMnO4+2H2O ( K2SO4+2MnSO4+2H2SO4
nên nồng độ SO2 giảm đi.

2.a/ Phương trình phản ứng:

TN1: 4P + 10NO  to  2P2O5 + 5N2
            P2O5 + 3H2O ( 2H3PO4 

TN2: 4P + 5O2 ( 2P2O5
             P2O5 + 3H2O ( 2H3PO4
b/ Tốc độ trung bình 

V1 = 1,508/ 12 = 0,1257 g/ phút ~ 0,0012826 mol.phút-1
V2 = 2,123/ 10 = 0,2123g/phót ~ 0,0021663 mol.phót-1 

V2 > V1 vì ở TN1 còn có quá trình phân cắt liên kết N-O để tạo oxi cho pứ oxi hoá P.

3. Loại bỏ khí:

a/ Oxi hoá chậm với xtác V2O5: SO2 + 1/2 O2 ( SO3
    Sau đó hấp thụ SO3 = H2SO4Đ, còn lại là CO2.

b/ Hấp thụ SO3 = H2SO4Đ, còn lại SO2.

c/ Hấp thụ CO2 = kiềm đặc: CO2 + 2NaOH ( Na2CO3 + H2O còn lại H2.

d/ Hấp thụ HCl = hơi NH3: NH3 + HCl ( NH4Cl vẫn còn lại CO2.

  Câu III: 1.a) Vì ban đầu chỉ có NH4HS rắn nên áp suất khí tác dụng lên hệ ở cân bằng là do NH3 và H2S tạo ra.

Vậy PNH3 = PH2S = 1/2 P chung

Theo gt PNH3.PH2S = 0,109 ( (P chung/2)2 = 0,109 ( P chung ( 0,66atm.

b/ Do vẫn xót ở 25oC nên PNH3(cbằng).PH2S(cbằng) = KP = 0,109

Với PNH3(cb»ng) = 0,549atm thì PH2S(cb»ng) = 0,109/ 0,549 = 0,1985atm.

Theo pt pứ PNH3 mới tạo ra = PH2S = 0,1985atm

       nên PNH3 ban đầu: 0,549-0,1985 ( 0,35atm

2.Công thức (Na2K2Al2Si2O8) không đúng với qui tắc hoá trị thông thường của các nguyên tố. Do đó ta không xét các phản ứng.

Nếu công thức là NaKAl2Si2O8 ta có các pt pứ 

     NaKAl2Si2O8 + 2CaCO3  to  NaAlO2 + KAlO2 +2CaSiO3 + 2CO2(
-Sau đó ngâm H2O:

     NaAlO2 + KAlO2 + 8H2O ( Na[Al(OH)4(H2O)2] + K[Al(OH)4(H2O)2]

-Sục CO2 qua dd trên:

     Na[Al(OH)4(H2O)2] + CO2 ( Al(OH)3( + NaHCO3 + 2H2O

     K[Al(OH)4(H2O)2] + CO2 ( Al(OH)3( + KHCO3 + 2H2O

-Lọc kết tủa đem nung: 2Al(OH)3   to   Al2O3 + 3H2O

  Câu IV: 1.a) Cl2 + Na2CO3 ( NaClO + CO2( + NaCl

Hoặc Cl2 + Na2CO3 ( 2NaCl + CO2( + 1/2O2(
b) 3NO2 + Na2CO3 ( 2NaNO3 + NO( + CO2(
Gồm    3NO2 + H2O ( 2HNO3 + NO


  2HNO3 + Na2CO3 ( 2NaNO3 + CO2( + H2O

2.a) K2Cr2O7 + 14HCl ( 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2( + 7H2O

b) 2FeCl2 + Cl2 ( 2FeCl3
c) FeCl3 + HCl ( không có phản ứng.

d) Cl2 + MnSO4 ( không có phản ứng.

e) KMnO4 + FeCl3 ( không có phản ứng.

f) 2KMnO4 + 16HCl ( 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2( + 8H2O

3.a) BaCl2; Ba(NO3)2; AgNO3; Ag2SO4; HCl; HNO3; H2SO4.

b)Chän 5 dd: BaCl2; Ba(NO3)2; Ag2SO4; HCl; H2SO4
· Quan hệ pứ giữa các chất: Ba2+ + SO42- ( BaSO4( 

  Ag+ + Cl- ( AgCl( 

· Chất chỉ tạo ( với 1 chất khác là HCl.

Chất có thể tạo ( với 3 chất khác là Ag2SO4.

· Dùng Ag2SO4 cho vào 3 chất còn lại thì nhận được H2SO4 không pứ.

· Phân biệt BaCl2 và Ba(NO3)2 bằng cách cho H2SO4 dư vào và lọc bỏ ( thêm tiếp Ag2SO4 nếu có ( thì đã nhận được dd BaCl2 do:

BaCl2 + H2SO4 ( BaSO4( + 2HCl

2HCl + Ag2SO4 ( 2AgCl( + H2SO4
Còn lại là dd Ba(NO3)2
Chú ý: Có thể chọn 5 dd khác: BaCl2; AgNO3; HCl; HNO3; H2SO4.

- Nhận thấy có 3 cặp chất có pứ:   Ba2+ + SO42- ( BaSO4( 






   Ag+ + Cl- ( AgCl(
Suy ra chất không có pứ với 4 chất còn lại, chính là HNO3
· Chất tạo ( với 2 chất khác là BaCl2 và chất còn lại không tạo ( với nó là HCl.

· Phân biệt AgNO3 và H2SO4 bằng HCl thì nhận ngay ra AgNO3 do tạo (, còn lại không pứ là H2SO4.

Bộ giáo dục và đào tạo
Đề thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc PTTH
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(Tháng 3/1996)

  Câu I: Khi clo hoá C5H12 ở 100oC có chiếu sáng thu được các sản phẩm với tỉ lệ % như sau:
2-Clo-2Metyl-Butan: 28,4%




1-Clo-2Metyl-Butan: 24,4%




3-Clo-2Metyl-Butan: 35,0%




4-Clo-2Metyl-Butan: 12,2%

1.Viết phương trình phản ứng (dùng công thức cấu tạo) và cơ chế phản ứng. 

2.Nếu thay Clo bằng Brom thì các tỉ lệ % trên biến đổi thế nào? Giải thích.

3.Hãy dự đoán tỉ lệ % sản phẩm monoclo hoá Propan và IsoButan.

  Câu II: 1.Có các hợp chất sau: C2H5OH; n-C10H21OH; C6H5OH; C6H5CH2OH; C6H5NH2; HOCH2CHOHCH2OH; CH3COOH; n-C6H14; C5H6 và C6H12O6 (glucoz¬)

a) Cho biết những chất tan tốt, những chất tan kém trong nước? Giải thích.

b) Hãy viết công thức các dạng liên kết hiđro giữa các phân tử C6H5OH và C2H5OH. Dạng nào bền nhất, dạng nào kém bền nhất? Giải thích.

             2. a) Khi nhìn Etan theo trục dọc liên kết C-C ta thấy rằng các nguyên tử H nối với 2 nguyên tử C không che khuất nhau từng cặp một mà xen kẽ nhau. Mô tả hiện tượng này bằng công thức và giải thích.

b) nếu nhìn phân tử n-Butan theo dọc trục liên kết C2-C3 ta sẽ thấy có bao nhiêu dạng xen kẽ như vậy? Dạng nào chiếm ưu thế hơn? Vì sao?

  Câu III: Đặc điểm của phản ứng este hoá là thuận nghịch?

1.Nêu các biện pháp để phản ứng nhanh đạt tới trạng thái cân bằng. Nêu các biện pháp chuyển dịch cân bằng hoá học về phía tạo thành este.

2.Thiết lập biểu thức tính hằng số cân bằng K, giả sử cho a mol axit axetic phản ứng với b mol rượu etylic và sau khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng đã thu được c mol este.

· Tính giá trị của K khi a=b=1mol và c = 0,655 mol

· Nếu a = 1mol và b tăng gấp 5 lần thì lượng este tăng gấp bao nhiêu lần?

  Câu IV:

1.Hợp chất A (C18H18O2Br2) phản ứng được với dd NaOH nóng. Cho hỗn hợp sau phản ứng tác dụng với dd axit vô cơ loãng, thu được B (C9H9O2Br) và C (C9H11OBr).

Oxi hoá B hoặc C đều thu được axit para-brom-benzoic.

Oxi hoá trong điều kiện thích hợp C chuyển thành B.

Từ B thực hiện chuyển hoá theo sơ đồ sau:

        Cl2,as
       ddNaOH,to
    ddHCl
   H2SO4đ

B

 D

       E

       G
    170oC
H

(D chứa 1 nguyên tử Clo trong phân tử, H có đồng phân Cis-trans. Các sản phẩm D, E, G, H đều là sản phẩm chính)

a) Viết công thức cấu tạo của A, B, C, D, E, G, H và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b) So sánh nhiệt độ nóng chảy của B và C. Giải thích.

2.Heliotropin C8H6O3 (chất định hướng trong công nghiệp hương liệu) được điều chế từ chất safrol C10H10O2 (trong tinh dầu xá xị) bằng cách đồng phân hoá safrol thành Isosafrol C10H10O2, sau đó oxi hoá isosafrol nhờ chất oxi hoá thích hợp. Viết công thức cấu tạo của Heliotropin, safrol và isosafrol. Biết rằng heliotropin phản ứng được với AgNO3 trong dd NH3 cho muối của axit 3,4-metylen dioxiBenzoic


  O

và isosafrol có đồng phân cis-trans
CH2

C6H3COOH








  O

3.Các chất Freon gây ra hiện tượng “lỗ thủng ôzon”. Cơ chế phân huỷ ôzon bởi Freon (thí dụ CF2Cl2) viết như sau:



h(
CF2Cl2

Cl( + CF2Cl(   (a)

O3 + Cl(

O2 + ClO         (b)

O + ClO

O2 + Cl(           (c)

a) Giải thích vì sao 1 phân tử CF2Cl2 có thể phân huỷ hàng chục ngàn phân tử Ozon?

b) Trong khí quyển có 1 lượng nhỏ khí Metan. Hiện tượng gì xảy ra đồng thời với hiện tượng “lỗ thủng ozon”? Giải thích.

  Câu V: Tổng thể tích (ở 0oC) của Hiđrocacbon A (khí) và thể tích vừa đủ O2 để đốt cháy hoàn toàn A bằng 1/2 thể tích của  các sản phẩm cháy ở 195oC. Sau khi làm lạnh đến 0oC thể tích của các sản phẩm cháy còn bằng 1/2 thể tích ban đầu của hỗn hợp A và O2. Các thể tích đều đo ở cùng áp suất.

1.Viết công thức cấu tạo A.

2.Thực hiện phản ứng tách Hiđro từ A thu được hỗn hợp sản phẩm B. Đốt cháy hoàn toàn 4,032 lít B (đktc) thu được 6,72 lít CO2 (đktc). Dẫn 0,252 lít B (đktc) qua dd Br2 làm cho khối lượng dd nặng thêm 0,21 gam. Tính thành phần % thể tích của hỗn hợp B. Giả sử chỉ xảy ra sự tách Hiđro.

Hướng dẫn chấm bài thi chọn học sinh giỏi PTTH Quốc gia

Môn: Hoá hữu cơ-Bảng A-Lớp 12-Tháng 3/1996

  Câu I: 1.Theo tên và cấu trúc 4 sản phẩm thì chất đầu là Isopentan







CH3-CH-CH2-CH2Cl








CH3   (12,2%)







CH3-CH-CHCl-CH3
CH3-CH-CH2-CH3 + Cl2  as


CH3   (35%)

+ HCl





100oC 
CH3-CCl-CH2-CH3







CH3   (28,4%)







ClCH2-CH-CH2-CH3






    
   CH3   (24,4%)

Cơ chế phản ứng là cơ chế gốc.

Vd: * Cl2   as   2Cl(   (khơi mào)

· CH3-CH-CH2-CH3 + Cl( ( CH3-CH-C(H-CH3 + HCl   (phát triển)

             CH3



  CH3
CH3-CH-C(H-CH3 + Cl2 ( CH3-CH - CH-CH3 + Cl(

        CH3



 CH3  Cl

· Tắt mạch: 2Cl( ( Cl2
CH3-CH-C(H-CH3 + Cl( ( CH3-CH - CH-CH3
        CH3



 CH3  Cl


2CH3-CH-C(H-CH3 ( CH3-CH - CH - CH - CH-CH3


CH3


    CH3   CH3  CH3  CH3
2.Nếu thay clo bằng Brom thì tỉ lệ dẫn xuất Brom bậc cao nhất (bậc 3) sẽ tăng, còn tỉ lệ dẫn xuất Br bậc thấp sẽ giảm.

Giải thích: Do Brom có khả năng phản ứng kém clo nên tính chọn lọc cao hơn ( dễ thế Hiđro ở cacbon bậc cao.

3.Tính khả năng phản ứng tương đối của hiđro ở cacbon bậc khác nhau:

CI-H = 24,4/6 = 4,67

Vậy tỉ lệ:

CII-H = 35/2 = 17,5

CI-H : CII-H : CIII-H = 4,67 : 17,5 : 28,4

CIII-H = 28,4/1 = 28,4




  = 1: 4,3 : 7

Dự đoán: * Tỉ lệ sản phẩm mono Clo hoá Propan






CH3-CH-CH3
CH3-CH2-CH3 + Cl2     as

        Cl   (A)

+ HCl






CH3-CH2-CH2Cl   (B)

(A = 6.100(/ [6 + (4,3.2)] = 41,1(
(B = 58,9(
* Tỉ lệ sản phẩm mono clo hoá IsoButan:

CH3-CH2-CH2Cl

CH3-CH-CH3 + Cl2   as 


   (C)
             +HCl






CH3-CHCl-CH3






300,3.22,4   (D)

(C = 9.100(/(9 + 7) = 56,25(

và (D = 43,75(
Từ kết quả trên cho thấy, trong mọi phản ứng dẫn xuất clo bậc cao nhất không phải đều chiếm tỉ lệ ( cao nhất.

  Câu II: 1. a) * Những chất tan tốt trong nước là:

C2H5OH; HOCH2-CHOH-CH2OH; CH3COOH và C6H12O6
Vì: - Có liên kết H với H2O

 - Gốc hiđrocacbon tương đối nhỏ.

* Những chất tan kém trong nước là:

n-C10H21OH; C6H5OH và C6H5NH2
Vì: - Có liên kết H với H2O, nhưng gốc Hiđrocacbon lớn, kị nước.

* Những chất không tan trong nước là:

n-C6H14 và C6H6 do không có liên kết hiđro với nước.

b) Có 4 dạng liên kết hiđro giữa 2 phân tử C6H5OH và C2H5OH

Dạng 1:   ...O - H...O - H...

Dạng 2:   ...O - H...O - H...


        C6H5    C6H5



         C2H5     C2H5
Dạng 3:   ...O - H...O - H...

Dạng 4:   ...O - H...O - H...


        C6H5    C2H5



        C2H5     C6H5
· Dạng (3) bền nhất, và dạng (4) kém bền nhất.

Giải thích: Trong C6H5OH có gốc C6H5- hút e (   O có -( nhỏ nhất









    H có +( lớn nhất



  Trong C2H5OH có gốc C2H5- đẩy e (   O có -( lớn nhất









    H có +( nhỏ nhất



((+ và (- là điện tích dương và âm)

Vậy, dạng 3 có (+ lớn hút (- lớn


Còn dạng 4 có (+ nhỏ hút (- nhỏ.

2. a)


H
H




H



H





H

H




     C


hay



C





H

H




     H





H


H
     H

Vì ở dạng xen kẽ các nguyên tử H thuộc 2 nguyên tử C ở xa nhau nhất nên lực đẩy tương hỗ giữa chúng kém nhất.

b)





              CH3



             H



H





H


CH3

C

(1)

CH3

C

(2)


C

H

và

C

CH3
H
      H




H
      H

Hay

CH3


hay

CH3

H

    CH3

H

   H


H

    H


H

   H



  H




CH3
Có 2 dạng xen kẽ, dạng (2) bền hơn vì 2 nhóm CH3- ở xa nhau hơn.

  Câu III: 1. - Biện pháp để phản ứng Este hoá nhanh đạt tới CBHH là



+ Dùng xúc tác và đun nóng.

· Biện pháp chuyển dịch CBHH về phía tạo Este là:

+ Tăng nồng độ 1 trong 2 chất phản ứng.

+ Giảm nồng độ 1 trong 2 sản phẩm

2. CH3COOH + C2H5OH ( CH3COOC2H5 + H2O


(a mol)       (b mol)

   (c mol)

Hằng số cân bằng K= c2/(a - c)(b - c)= 0,6552/(1 - 0,655)(1 - 0,655)= 3,605.

* Nếu a = 1 và b tăng 5 lần:

Gọi x là số mol Este ta có: 3,605 = x2/(1 - x)(5 - x)

( 2,6x2 - 21,6x + 18 = 0 (   x1 = 7,37 > 1   (loại)





       x2 = 0,94 (nhận)

Vậy lượng Este đã tăng 0,94/0,655 ( 1,44 lần

  Câu IV: 1. a) Theo gt: các chất đều có vòng Benzen.

Liên kết trực tiếp với vòng Benzen có: 

     - Brom

· Mạch hi®rocacbon chứa nhóm chức (A: -COO-; B: -COOH; C: -OH).

· Theo sơ đồ chuyển hoá đã cho ta thấy trong cấu tạo G chưa có liên kết đôi   C=C    ( G không có đồng phân cis-trans.

Vậy công thức cấu tạo:

A: p-Br-C6H4-(CH2)2-COO-(CH2)3-C6H4-Br-p

B: p-Br-C6H4-CH2-CH2-COOH

C: p-Br-C6H4-(CH​2)3-OH

D: p-Br-C6H4-CH-CH2-COOH

                       Cl

E: p-Br-C6H4-CH-CH2-COONa

                       OH

G: p-Br-C6H4-CH-CH2-COOH

                      OH

H: p-Br-C6H4-CH=CH-COOH   (có đồng phân cis-trans)

Hoặc A có cấu tạo: p-Br-C6H4-CH-COO-CH2-CH-C6H4-Br-p




        CH3

  CH3
để cuối cùng H có cấu tạo: p-Br-C6H4-C-COOH và không có đồng phân cis-trans




CH2
*Viết 4 phương trình phản ứng: ...

b)Nhiệt độ nóng chảy của B cao hơn của C vì liên kết hiđro giữa các phân tử axit bền hơn ở rượu, đồng thời giữa 2 phân tử axit có 2 liên kết hiđro khá bền vững.

2.Theo gt: (công thức phân tử, đồng phân cis-trans và khả năng phản ứng tráng bạc của heli otropin) suy ra cấu tạo:

            CHO


CH=CH-CH3

CH2-CH=CH2
                   O

       
      O


                 O

            O - CH2


O - CH2


O - CH2
     Heli otropin



Iso Safron


Safron

3. a)Phản ứng phân huỷ Ozon là phản ứng dây chuyền theo cơ chế gốc. Nguyên tử Cl sinh ra ở phản ứng (c) lại tiếp tục tham gia phản ứng (b). Quá trình này được lặp đi lặp lại hàng chục ngàn lần. Do đó, mỗi nguyên tử clo tạo ra từ 1 phân tử CF2Cl2 có thể phân huỷ hàng chục ngàn phân tử O3.

b)Đồng thời với hiện tượng “lỗ thủng ozon” là hiện tượng “Mưa axit” (HCl) do: CH4 + Cl( ( CH3( + HCl

Hiện tượng này góp phần giảm bớt sự phân huỷ Ozon.

  Câu V: 1. CxHy + (4x + y)/4 O2 ( xCO2 + y/2 H2O

Tổng số mol A + O2 lúc đầu = 1 + (4x + y)/4 = (4 + 4x + y)/4 mol   (n1)

Tổng số mol sản phẩm ở 195oC = x + y/2 = (4x + 2y)/4 mol   (n2)

Sau khi làm lạnh đến 0oC chỉ còn CO2 = x mol   (n3)

Theo gt ta có 3 trạng thái (1) Lúc đầu có A + O2 (ở 0oC)




(2) Sản phẩm cháy (ở 195oC)




(3) Sản phẩm cháy (ở 0oC)

Ta có: PV = nRT do cùng áp suất nên:

-   pV1 = n1RT1   (
V1     n1T1     1   ( n2T2 = 2n1T1
    pV2 = n2RT2

V2     n2T2     2

( 4x + 2y          2.273         546

( 5y = 4x + 28  (1)

   4x + 4 + y    273 + 195     468

-   pV1 = n1RT1   (
V1     n1      2   ( n1 = 2n3
    pV3 = n3RT1

V3     n3      1

=>
[image: image1.wmf]x

y

x

2

4

4

4
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+

+

 => y= 4x - 4  (2)

Ghép (1) và (2) cho x=3 ; y=8 => cthức A : C​3H8​
(2) C​3H8​( C​3H6 + H2​  (B Gồm C​3H6,H2, C​3H8​ d­​)

C3H6 + 
[image: image2.wmf]2

9

O2 (3CO2 + 3H2O              4,032lít 
[image: image3.wmf]»

0,18mol

C​3H8 + 5O2 ( 3CO2 + 4H2O               6,72lít  
[image: image4.wmf]»

0,3mol

H2      + 
[image: image5.wmf]2

1

O2 (              H2O

C3H6 + Br2 ( C3H6Br2    Độ tăng lượng dung dịch Br2=mC3H6=0,21g~0,3mol                                   Số mol C3H6 trong B = 0,005.4,032 / 0,252 = 0,08mol ~ 44,44% (trong tæng0,18mol)

Theo pt:

     Tổng số mol C3H6 + C3H8 (cháy) = 0,3/3 = 0,1mol

( số mol C3H8 trong B = 0,1 - 0,08 = 0,02 ~ 11,11%


Vậy % thể tích của H2 trong B là:

               100 - 44,44 - 11,11 = 44,45%

3

_923389419.unknown

_923389509.unknown

_923389701.unknown

_923388924.unknown

